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Mở đầu 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển 

các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì những giá trị văn 

hóa truyền thống đã trở thành trung tâm của sự chú ý, bởi  lẽ đến với những 

nét văn hóa truyền trống đó con người có thể tìm lại sự cân bằng sau bao 

nhiêu những lo toan và bộn bề của cuộc sống. Đảng và Nhà nước ta đã nhiều 

lần khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa truyền thống mà đặc biệt là văn 

hóa các dân tộc thiểu số trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VII vào tháng 6 năm 1991 của Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã xác định xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Đây vừa là mục tiêu phấn đấu vừa là nhiệm vụ trọng yếu của thời kỳ này. Tư 

tưởng này được tiếp tục bổ sung, phát triển trong các văn kiện tiếp theo của 

Đảng. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII (1991) đã ra 

nghị quyết riêng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc” 

Để xây dựng nền văn hóa đó, Đảng ta đã đề ra 10 nhiệm vụ cấp bách 

phải làm ngay, trong đó có nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa 

trong đó có nền văn hóa các dân tộc thiểu số. Trong lịch sử đấu tranh dựng 

nước và giữ nước, các dân tộc anh em nước ta đã cùng  nhau  đoàn kết, gắn bó, 

sát cánh bên nhau. Những thành tựu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu 

số góp phần tạo nên nền văn hóa đa dạng và phong phú. Nó bổ sung, hỗ trợ, 

tạo điều kiện để mỗi dân tộc phát triển bình đẳng trong cộng đồng quốc gia 

Việt Nam.  

Giống như các dân tộc anh em khác, dân tộc Mường với những nét văn 

hóa truyền thống độc đáo và phong phú, đã thu hút và tạo nên nguồn cảm 



 

 

7 
 

hứng cho những ai thích khám phá và tìm tòi những cái hay cái đẹp trong văn 

hóa truyền thống của tộc người này. Bên cạnh những nét văn hóa đó thiên 

nhiên đã ban tặng cho người Mường một vùng nước non  hùng vĩ  tạo nên một 

không gian văn hóa hấp dẫn lòng người, đồng thời  còn chứa đựng một tiềm 

năng du lịch vô cùng lớn lao. Vì vậy, người Mường không chỉ có tiềm năng về 

văn hóa mà thêm vào đó là tiềm năng du lịch, đây chính là sự kết hợp một 

cách hợp lý, độc đáo trong văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. 

Tiềm năng văn hóa du lịch của dân tộc Mường là thế tuy nhiên vấn đề đặt 

ra là quá trình đất nước mở của và hội nhập kinh tế, chúng ta phải làm như thế 

nào để vừa phát triển được văn hóa du lịch đồng thời giữ được những nét văn 

hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Là người con của dân tộc Mường sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của 

người Mường, người viết mong muốn được đóng góp một phần ít ỏi của mình 

trong việc xây dựng quê hương. Chính vì lý do trên tôi đã chọn đề tài “Tác 

động của du lịch tới đời sống của người Mường ở Kim Bôi, Hòa Bình” để làm 

khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

   Mảnh đất Hòa Bình là cái nôi của dân tộc Mường nên từ lâu đã trở thành 

điểm nghiên cứu hấp dẫn của nhiều học giả trong nước và quốc tế. Dưới thời 

Pháp thuộc đã có nhiều bài viết về người Mường, trong đó nổi bật là công 

trình Les Mường, xuất bản ở Paris vào năm 1946 của Jeanne Cuisnier, đây là 

tác phẩm mô tả dân tộc học bao quát toàn bộ đời sống của người Mường, môi 

trường phân bổ đất đai, tính chất nhân chủng, nhà ở, nông nghiệp, làng xóm, 

thờ phụng tổ tiên, lễ thức tang ma, lễ tết nông nghiệp… 

   Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc (1954), để phục vụ cho đường lối, 

chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhiều công trình về Sử học, Dân 

tộc học, Ngôn ngữ học, Văn học về người Mường đã được công bố trên các 

tạp chí chuyên ngành hoặc xuất bản thành sách, như: Vương Hoàng Tuyên 
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với Tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử dân tộc Mường; Lâm Tâm với Tên gọi của 

dân tộc Mường và mối quan hệ người Mường với người Việt; Mạc Đường với 

Xã hội và ruộng đất ở vùng Mường trước Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn 

Dương Bình với Một vài nét về tình hình xã hội vùng Mường tỉnh Vĩnh Phú 

trước Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Lương Bích với Trong lịch sử người 

Việt và người Mường là hai dân tộc hay một dân tộc; Trần Từ với Góp phần 

tài liệu điền dã về chế độ nhà lang: xung quanh các hình thức khai thác ruộng 

lang, Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường, hai 

bài viết này được in lại năm 1996, trong sách Góp phần nghiên cứu văn hoá 

và tộc người; Viện Dân tộc học với Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh 

phía Bắc). Những công trình nghiên cứu nói trên đã đề cập về nhiều vấn đề 

liên quan đến kinh tế và xã hội của người Mường trước Cách mạng Tháng 

Tám, nguồn gốc dân tộc và tộc danh “Mường”, mối quan hệ giữa người Việt 

và người Mường Đẻ đất, đẻ nước 

  Từ năm 1980 trở lại đây, việc nghiên cứu về người Mường vẫn được tiếp 

tục trên nhiều lĩnh vực. Các công trình đã công bố như: Đôi điều về văn hoá 

Mường của Trần Quốc Vượng; Người Mường với Văn hoá cổ truyền Mường 

Bi của UBND huyện Tân Lạc và Sở Văn hoá, Thông tin tỉnh Hà Sơn Bình; 

Văn hoá dân tộc Mường, Kỷ yếu hội thảo văn hoá dân tộc Mường của Sở Văn 

hoá,Thông tin, Hội văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình; Gia đình và hôn nhân 

của người Mường ở tỉnh Phú Thọ của Nguyễn Ngọc Thanh. Nhìn chung, các 

công trình này đã đề cập đến nhiều vấn đề về đời sống kinh tế, văn hoá, xã 

hội, văn nghệ dân gian, tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc tộc 

người. Gần đây nhất, cuốn Văn hóa người Mường huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình  của nhiều tác giả đã đề cập đến phong tục tập quán của người Mường 

và các khu du lịch và danh lam thắng cảnh của huyện. Tuy nhiên, tác động 

của du lịch tới đời sống của người Mường còn ít được nghiên cứu. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Bước đầu nghiên cứu tác động của du lịch tới đời sống kinh tế của 

người Mường. 

-  Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm củng cố và phát triển văn 

hóa du lịch quê hương. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là: Tác động của du lịch tới 

đời sống kinh tế của người Mường ở Kim Bôi Hòa Bình bao gồm nghiên cứu 

về các tiềm năng du lịch ở huyện Kim Bôi và những tác động tích cực, hạn chế 

tới đời sống kinh tế của người Mường ở khu vực này. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện bài khoá luận này người viết đã sử dụng một số phương 

pháp nghiên cứu như sau: 

   Phương pháp điền dã dân tộc học, đây là phương pháp chủ yếu để tìm 

hiểu những nét văn hóa truyền thống của người Mường trên địa bàn huyện 

Kim Bôi, qua đó biết được vai trò của văn hóa truyền thống trong việc phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện hiện nay. Trực tiếp quan sát các hoạt động du 

lịch đang diễn ra trên địa bàn huyện, từ đó có những so sánh cụ thể về sự tác 

động qua lại giữa du lịch và văn hóa truyền thống. 

   Chúng tôi còn thu thập các tài liệu thứ cấp lưu giữ tại các Ban, Ngành của tỉnh, 

huyện phục vụ cho quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. 

6. Bố cục của khóa luận 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận khóa luận được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Khái quát về tự nhiên, kinh tế, xã hội của người Mường ở 

Kim Bôi, Hòa Bình 

Chương 2: Tiềm năng và quá trình phát triển du lịch ở Kim Bôi 

Chương 3: Tác động của du lịch tới đời sống của cư dân Mường 
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